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Thực tiễn: Phương tiện tương đối đơn giản, dễ kiếm, 
ít tốn kém. Có thể phổ biến rộng đến các cơ sở điều trị 
chuyên khoa. ứng dụng nguyên lý phương pháp kéo liên 
tục vào thực tiễn Việt Nam; hơn nữa, khung kéo tự tạo 
cho phép điều trị ngoại trú thay cho kéo liên tục tại gi-
ường trong hoàn cảnh thiếu trang thiết bị và quá tải thu 
dung hiện nay ở nhiều cơ sở điều trị. 

KẾT LUẬN 
1. Khung kéo liên tục di động kiểu Pouliquen tự tạo 

từ nẹp Cramer kết hợp với nẹp tre bảo đảm điều trị bảo 
tồn 100% các trường hợp gãy kín trên lồi cầu xương cánh 
tay trẻ em di lệch độ III, IV có sưng căng nề hoặc di lệch 
tái phát trong bột đã được nắn sửa lại không thành công; 
kết quả rất tốt và tốt đạt 86,8%, trung bình 7,5% và 
xấu:5,7%, không một trường hợp nào phải can thiệp 
bằng phẫu thuật. 

2. Phương pháp bó nẹp tre và dây dán bảo đảm bất 
động tốt sau kéo liên tục gãy độ III và IV. Kỹ thuật tương 
đối đơn giản, có thể thực hiện tại Trung tâm Y tế tuyến 
huyện. 

Kiến nghị: áp dụng phương pháp bó nẹp cho gãy độ I 
và II. 
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TÓM TẮT 
38 bệnh nhân nam vô sinh, được điều trị ngoại trú 

bằng viên nang HXH tại Khoa Ngoại-Nam học bệnh viện 
Tuệ Tĩnh, phòng khám Nam học và Tiết niệu Tâm Anh từ 
tháng 1 năm 2008 đến tháng 1 năm 2009, thời gian điều 
trị cho mỗi bệnh nhân là 2 tháng. Kết quả rất tốt là 34,21 
%, tốt là 36,84%, trung bình là 26,32%, không kết quả là 
2,63%. 

Từ khoá: nam vô sinh, viên nang hồi xuân hoàn. 
summary 
38 male infertility patients, who were treated in the 

Surgery –Manological department of the Tuetinh 
Hospital and in the Tamanh Manological and Urological 
clinic. The duration of treatment for each patient is for 
two monhts. This study was carried out from January 
2008 to January 2009. Result: very good: 34.21%, good: 
36.84%, medium: 26.32%, no result: 2.63%. 

Keywords: male infertility, Tamanh Manological and 
Urological clinic. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo Tổ chức Y tế thế giới: một cặp vợ chồng có sức 

khỏe bình thường sau 12 tháng chung sống trong sinh 
hoạt tình dục không sử dụng bất cứ biện pháp tránh thai 
nào mà không có con hoặc người vợ không lần nào 
mang thai rồi bị sảy thai, được xếp vào nhóm mắc bệnh 
vô sinh. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong cộng đồng mắc 
bệnh vô sinh khoảng 15%. Trong những cặp vợ chồng 
vô sinh nguyên nhân do nam chiếm xấp xỉ 50%.  

Hiện nay y học hiện đại đã định hình về chẩn đoán 
cũng như các phương pháp điều trị nhưng kết quả còn 

tản mạn, giá thuốc rất đắt nên không phù hợp với đa số 
người bệnh. Do vậy việc tìm kiếm thuốc thảo dược sẵn 
có trong nước có tác dụng điều trị vô sinh nam, đảm bảo 
cho người nghèo vẫn được chữa bệnh là việc làm cần 
thiết  

Viên nang HXH là bài thuốc gồm các vị thuốc được 
dùng để chữa chứng thận dương hư cho người trong một 
thời gian lâu dài từ thời tiền sử, có tác dụng trên chức 
năng sinh sản nam nhưng chưa được chứng minh khoa 
học. Đó được nghiên cứu về độc tính cấp và bán trường 
diễn cũng như tác dụng dược lý. Nhằm đánh giá tác 
dụng của bài thuốc trong việc điều trị vô sinh nam chúng 
tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: Đánh 
giá tác dụng của viên nang HXH trên số lượng và chất 
lượng tinh trùng ở bệnh nhân nam vô sinh (do thận 
dương hư)  

CHẤT LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Chất liệu nghiên cứu. 
Viên nang HXH 500mg, đạt tiêu chuẩn cơ sở, do Học 

viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Viện Dược liệu sản 
xuất, dùng đường uống. Liều lượng 15gram mỗi ngày, 
chia làm ba lần, uống thuốc lúc no. 

2. Đối tượng nghiên cứu. 
38 bệnh nhân nam vô sinh I hoặc II do số lượng và 

chất lượng tinh trùng giảm, tự nguyện hợp tác, được chẩn 
đoán theo các tiêu chuẩn dưới đây:  

Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: 
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- Y học hiện đại: tuổi từ 20 đến 56 tuổi. Có tinh dịch 
đồ phân loại số lượng, hình dạng, độ di động theo tiêu 
chuẩn của WHO 1999: pH tinh dịch < 7 hoặc > 8,2, số 
lượng tinh trùng < 20.106/ml, độ di động < 50%, hình thể 
< 15% tinh trùng có hình dạng bình thường, đời sống tinh 
trùng < 75% tinh trùng sống, tỉ lệ tinh trùng di động 
nhanh < 25%, số lượng bạch cầu <106 /ml.  

- Y học cổ truyền: vô sinh do thận dương hư: sắc mặt 
xanh bệu, sợ lạnh, chân tay lạnh, lưng gối mỏi mềm, tinh 
thần mệt mỏi, mất sức, có thể di tinh, liệt dương, tiểu 
trong dài, phân nát, mạch trầm tế hoặc trầm trì, chất lưỡi 
nhợt, rêu trắng. 

- Các bệnh nhân đã ngừng sử dụng các thuốc làm ảnh 
hưởng đến số lượng, chất lượng tinh trùng ít nhất 75 ngày. 

Tiêu chuẩn loại trừ:  
- Y học hiện đại:bệnh nhân HIV: dương tính; đang 

mắc các bệnh nhiễm khuẩn cấp tính; đang phải sử dụng 
các liệu pháp điều trị hoặc các loại thuốc ảnh hưởng đến 
sự sinh sản và biệt hóa của tinh trùng; vô sinh do tắc 
ống dẫn tinh, dị tật (tinh hoàn lạc chỗ, không có ống dẫn 
tinh...), giãn tĩnh mạch thừng tinh... chưa được phẫu 
thuật để điều trị nguyên nhân... 

- Y học cổ truyền: bệnh nhân vô sinh thể thận âm hư, 
khí huyết lưỡng hư, can uất, khí trệ huyết ứ, thực chứng 
(đàm thấp ứ trệ, thấp nhiệt hạ chú): 

3. Phương pháp nghiên cứu. 
- Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp, tiến cứu, 

so sánh sự khác biệt trước và sau điều trị. 
- Đánh gi̧  kết quả: - Rất tốt: Số lượng và chất lượng 

tinh trùng trở về bình thường, hoặc vợ bệnh nhân có thai, 
hoặc có tinh trùng trong tinh dịch đồ từ không tinh trùng; 
Tốt: có tăng số lượng và chất lượng tinh trùng so với trước 
điều trị; Trung bình: có tăng số lượng hoặc chất lượng tinh 
trùng so với trước điều trị; Không kết quả: số lượng và chất 
lượng tinh trùng vẫn thấp như trước khi điều trị. 

4. Địa điểm nghiên cứu. 
Khoa Ngoại- Nam học bệnh viện Tuệ Tĩnh, Phòng 

khám Nam học và Tiết niệu Tâm Anh, khoa xét nghiệm 
bệnh viện Tuệ Tĩnh. 

5. Thời gian nghiên cứu. 
Từ tháng 1/2008 đến tháng 1/2009 
6. Xử lý số liệu. 
Sử dụng phần mềm SPSS 10.0 và EPI-INFO 6.04  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Kết quả sự thay đổi tinh dịch đồ trên bệnh nhân.  
Bảng 1. Sự thay đổi các chỉ số của tinh dịch đồ của 

bệnh nhân nghiên cứu (n=31): 
 

Thời gian 
Chỉ số 

Trước điều trị 
X ± SD 

Sau điều trị 
X ± SD p 

ThÓ tÝch 2,36 ±1,20 2,100±1,2748 >0,05 
Độ PH 7,52 ± 0,18 7,61 ± 0,34 >0,05 

Mật độ tinh trùng 
 (tr/ml) 

16,65±23,22 28,26 ± 32,35 <0,001 

Tinh trùng sống (%) 41,81±23,70 48,80 ± 22,07 <0,05 
Tinh trùng tiến tới (%) 24,84±17,44 32,33 ±19,83 <0,05 

Tinh trùng di động 
nhanh (%) 8,56 ±7,46 14,88 ±10,65 <0,05 

Không tiến tới (%) 9,50 ± 5,20 9,46 ± 6,47 >0,05 
Tinh trùng hình thái 

bình thường 24,74±16,78 31,09 ± 16,21 <0,001 

Bạch cầu (%) 762,50±61,91 737,50±61,91 >0,05 

HXH làm tăng số lượng tinh trùng, tăng tỷ lệ tinh 
trùng di động nhanh, tăng tỷ lệ tinh trùng có hình dạng 
bình thường sau điều trị so với trước điều trị.  

 Bảng 2. Tỷ lệ bệnh nhân có mật độ tinh trùng, tỷ lệ 
tinh trùng di động, tỷ lệ tinh trùng hình dạng bình thường 
tăng sau điều trị so với trước điều trị ở nhóm nghiên cứu 
(n= 31). 

Sau điều trị Thời gian 
Chỉ số n % 

Tăng 30 96,78 Mật độ tinh trùng 
Không thay đổi 1 3,22 

Tăng 17 54,84 Tình trùng di động 
nhanh Không thay đổi 14 45,16 

Tăng 11 35,48 Tinh trùng hình 
dạng bình thường Không thay đổi 20 64,52 

Tinh dịch đồ 
 trở về bình thường 3 9,68 Tăng số lượng 

 và chất lượng 
 tinh trùng Tinh dịch đồ  

chưa bình thường 
14 45,1 

Từ vô tinh trùng 3 9,68 Tăng số lượng 
hoặc chất lượng 

tinh trùng Từ bệnh nhân khác 10 32,26 

Tinh dịch đồ không thay đổi 1 3,22 
Trong tổng số 31 bệnh nhân chỉ có một bệnh nhân 

(vô tinh trùng) là tinh dịch đồ không thay đổi.  
Có 03 bệnh nhân vô tinh trùng có tinh trùng trong 

mẫu thử sau điều trị. 
Có 03 bệnh nhân tinh dịch đồ trở về bình thường sau 

điều trị. 
Bảng 3. Sự thay đổi về tinh dịch đồ và số bệnh nhân 

có vợ mang thai trong thời gian điều trị (n=38) 
Trước điều trị Sau điều trị Thời gian 

Chỉ số n % n % 
Vô tinh trùng 4 10,53 1 2,63 

Tinh dịch đồ bình thường 0 0 3 7,90 
Có tinh trùng nhưng thiếu số 

lượng và chất lượng 
34 89,47 27 71,05 

Số bệnh nhân có vợ mang thai 
ngay sau 02 tháng 0 0 7 18,42 

Tổng 38 100 38 100 
Có 07 bệnh nhân trong nghiên cứu có vợ mang thai 

ngay sau điều trị trong đó bốn người đã sinh con khoẻ 
mạnh, ba người khác vợ đang mang thai và kết quả 
khám thai cho biết các thai nhi hoàn toàn khoẻ mạnh. 

3. Kết quả sự cải thiện các triệu chứng theo y học 
cổ truyền. 

Bảng 4. Sự cải thiện các triệu chứng theo y học cổ 
truyền (n=31): 

Trước điều trị Sau điều trị Các triệu chứng 
n (%) n (%) 

p 

Hình th i̧ bệu, sắc nhợt, 
hoặc ám tối, chất lưỡi 

nhợt 
13 41,94 2 6,45 <0,05 

Sợ lạnh, chân tay lạnh 16 51,61 1 3,2 <0,05 
Đau lưng, mỏi gối 13 41,94 2 6,45 <0,05 

Đái vãi, tiểu nhiều lần 7 22,58 3 9,68 <0,05 
Đại tiện phân nát 8 25,81 3 9,68 <0,05 

Mạch trầm nhược 18 58,93 4 12,90 <0,05 
<0,05 

Tất cả các dấu hiệu lâm sàng do thận dương hư đều 
được cải thiện rõ rệt sau điều trị so với trước điều 
trÞ(p<0,05). 
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4. Kết quả điều trị chung. 
Bảng 5. Kết quả điều trị chung (n=38): 

Xếp loại điều trị n Tỷ lệ % 
Rất tốt 13 34,21 

Tốt 14 36,84 
Trung bình 10 26,32 

Không kết quả 1 2,63 
KẾT LUẬN 
HXH làm tăng số lượng và chất lượng tinh trùng trên 

các bệnh nhân nghiên cứu. Với kết quả rất tốt là 34,21 
%, tốt là 36,84%, trung bình là 26,32%, không kết quả là 
2,63%. 
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